SKKN:

DẠY GIẢI BÀI TẬP 

[image: image1.wmf]¹

“PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI


Môc lôc
                                                                                                                      Trang

    Phần  I : phần mở đầu                                                                                1                                                                      
I. Đặt vấn đề                                                                                                  2                                                                                      

II.Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu                                                       4                                             
Phần II: Nội dung đề tài

Chương I :Lý luận chung                                                                              6
Chương II: phương trình quy về phương trình bậc hai

I . Phương trình bậc hai có 1  ẩn số                                                              10
II. Phương trình quy về phương trình bậc hai                                               
1. Phương trình chứa ẩn ở mẫu                                                                     13
2. Phương trình đưa về dạng tích                                                                  16
3. Phương trình bậc bốn

3.1 Phương trình trùng phương                                                          18
3.2 Phương pháp đặt ẩn phụ                                                               20
3.3 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối                                        21
3.4 Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn                                              22
3.5  Phương trình hồi quy                                                                   22
3.6 Phương trình dạng af2(x)+bf(x)+c=0                                               24
3.7 Phương trình dạng (x+a)4+(x+b)4=0                                            26
3.8 Phương trình dạng  (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = m                           29
4. Vài phương trình bậc cao khác                                                                32
5. Một số bài đề nghị                                                                                  35
Phần III: Thực nghiệm                   
                            Tiết 1                                                                               36 
                            Tiết  2                                                                              39                                                                                                                               

Phần IV : Kết luận                                                                                       44
Phần V:  Tài liệu tham khảo                                                                       45
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU
******************************************
 I - ĐẶT vấn đề
- Trong  thời kì cả nước đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Song song với sự phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin,… Sự nghiệp giáo dục cũng đang được đổi mới và phát triển không ngừng, nhất là đổi mới về phương pháp dạy học (PPDH). Là một vấn đề đang được đề cập, nghiên cứu và bàn luận sôi nổi. Đặc biệt đối với bộ môn toán là một bộ môn khoa học trừu tượng song có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đổi mới PPDH nói chung và dạy toán trong nhà trường THCS nói riêng đã được định hướng pháp chế hoá trong luật giáo dục đó là: “Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực tự giác chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh,…”. Giúp học sinh hướng  tới học tập chủ động sáng tạo chống lại thói quen học tập thụ động vốn có của đa số học sinh trong nhà trường THCS.
- Trong quá trình giảng dạy việc đánh giá chất lượng, năng lực tư duy,hay khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh đối với bộ môn toán chủ yếu thông qua giải bài tập. Thông qua việc giải bài tập nhằm củng cố hoàn thiện khắc sâu nâng cao (  mức độ cho phép ) những nội dung kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng, thuật giải , nguyên tắc giải toán. Đối với học sinh lớp 9 ngoài việc truyền cho học sinh những kiến thức, kĩ năng toán học theo yêu cầu của nội dung chương trình giáo khoa đại trà chúng ta còn rất cần đầu tư bồi dưỡng cho một bộ phận học sinh khá, giỏi đây là một việc rất cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên ở trong các nhà trường thcs. Nhằm tạo điều kiện để cho  học sinh phát huy được năng lực trí thông minh sáng tạo, giúp nâng cao chất lượng mũi nhọn, bồi dương đội ngũ học sinh giỏi các cấp, phát triển  nhân tài cho đất nước.
- Một trong những chuyên đề kiến thức quan trọng đối với học sinh lớp 9 cần nắm vững đó là giải bài tập về “Giải phương trình” nhưng nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 9 môn đại số mới chỉ quan tâm hướng dẫn kĩ học sinh cách giải phương trình bậc hai,những phương trình có thể quy về phương trình bậc hai để giải còn ít dạng, bài tập còn ít và dễ do các yêu cầu về nội dung chương trình khung của Bộ giáo dục đã đề ra. Chưa đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao tri thức kĩ năng của nhưng em học sinh có năng lực học tập khá, giỏi . Vì vậy chúng ta cần quan tâm đến việc hướng dẫn, bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 cách giải các phương trình có thể quy về phương trình bậc hai. Những phương trình quy về phương trình bậc hai này không mới, nhưng nó có thể mới với nhiều thầy cô, nhất là đối với các em học sinh. Bởi vì những phương tr×nh quy về phương trình bậc hai là vấn đề dạy giải các bài tập có đặc thù riêng. Lí thuyết chỉ dạy về  phương trình bậc hai  nhưng ở đây dạy giải những phương trình ở những dạng khác có thể đưa về phương trình trung gian là những phương trình bậc hai thường gặp trong chương trình lớp 9 những bài toán hay và khó đặc biệt thường  gặp trong việc thi chọn HSG, thi vào trường chuyên.
- Về hệ thống bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai trong SGK và SBT có nhiều đề cập tới song chưa nhiều, chưa đa dạng, chưa có sự hướng dẫn cụ thể nên chưa thực sự thuận lợi cho người dạy và người học tiếp thu và nghiên cứu.
- Với sự xác nhận đúng đắn mục tiêu, nội dung chương trình dạy học của môn Đ¹i số 9. Kết hợp với sự tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp, kinh nghiệm của các đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng và nhiều năm làm công tác giảng dạy, và kết quả đánh giá, cũng như kinh nghiệm của bản thân sau một số năm tham gia giảng dạy bộ môn Toán 9 còng như ôn luyện cho  học sinh khá giỏi, đã mạnh dạn đi sâu và nghiên cứu lựa chọn một số dạng bài tập về giải phương trình và cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai. Hệ thống bài tập này có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy và học sinh học để chuẩn bị cho các kì thi chọn HSG, tuyển sinh vào lớp 10, giúp người thầy đổi mới PPDH, giúp các em học sinh lớp 9 tự tin và thêm yêu môn toán và học toán ngày càng có kết quả hơn.
II. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. NHIỆM VỤ:


Với mục đích là hướng dẫn học sinh cách giải phương trình quy về phương trình bậc hai nên xuyên suốt quá trình nghiên cứu nhiệm vụ được đề ra như sau:

· Trên cơ sở những bài tập trong SGK, nghiên cứu tham khảo thêm các tài liệu, sách bồi dưỡng để tìm tòi bổ sung thêm một số dạng bài tập để sắp xếp ra thành hệ thống bài tập cho phần dạy phương trình quy về phương trình bậc hai sử dụng bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 THCS.
· Nghiên cứu xác định nội dung kiến thức cơ bản cần thiết để giảng dạy

· Dựa vào căn cứ yêu cầu, lựa chọn hệ thống bài tập phục vụ cho việc giảng dạy nói chung.
· Nghiên cứu tìm ra phương pháp giải cơ bản, dễ hiểu khoa học, chính xác mẫu mực cho học sinh noi theo.

· Rèn luyện cho học sinh nề nếp học tập có tính khoa học, rèn luyện các thao tác tư duy, phương pháp học tập chủ động, tích cực sáng tạo. Cũng thông qua đó giáo dục cho học sinh giá trị đạo đức, tư tưởng lối sống phù hợp với mục tiêu, giúp trau dồi cho các em các kiến thức phổ thông cơ bản gắn với cuộc sống cộng đồng và thực tiễn địa phương có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống giải quyết một số vấn đề thường gặp trong cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời giúp các em tự tin giải toán trong các kì thi cử.
2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :

· Học sinh lớp 9 trường THCS ĐỨC THÀNH – YÊN THÀNH – NGHỆ AN
· Giúp học sinh có các cách giải các phương trình bậc cao và một số phương trình dạng khác

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong quá trình nghiên cứu để tìm ra phương pháp giảng dạy “Giải phương trình
 quy về phương trình bậc hai”có hiệu quả tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
- Tham khảo thu nhập tài liệu

- Thông qua các tổ chức hoạt động học tập của học sinh “Cách tốt nhất để hiểu là làm” _ (Kant). Tự lực khám phá những điều mình chưa biết làm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh
- Phân tích tổng kết kinh nghiệm 

- Kiểm tra kết quả: Dự giờ, kiểm tra kết quả học sinh, nghiên cứu hồ sơ giảng dạy, điều tra trực tiếp thông qua các giờ học, theo dõi quá trình học tập tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó điều chỉnh và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.

- Trưng cầu, tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp nhất là những giáo viên trực tiếp giảng dạy chương trình lớp 9 để trau dồi thêm kiến thức, phương pháp
    4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

- Giới hạn ở vấn đề giải các phương trình cơ bản , phương trình bậc cao ( một số dạng thường gặp ở lớp 9) trong chương trình THCS

PHẦN II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI

***************************************************

Chương I                                   LÍ LUẬN CHUNG
A- CÁC CĂN CỨ LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀI TẬP.
 1. Mục đích, ý nghĩa của việc dạy giải bài tập toán

- Bài tập toán giúp cho học sinh củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản một cách có hệ thống (Về toán học nói chung cũng như phần phương trình bậc hai và phương trình quy về phương trình bậc hai trong chương trình đại số 9…) theo hướng tinh giản vững chắc.

- Bài tập quy về “phương trình bậc hai” nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành giải toán. Rèn luyện cho học sinh các năng lực về hoạt động trí tuệ để có cơ sở tiếp thu dễ dàng các môn học khác ở trường THCS, mở rộng khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.
- Bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai còn góp phần rèn luyện cho học sinh những đức tính cẩn thận sáng tạo…của người nghiên cứu khoa học.

 2. Các yêu cầu của việc lựa chọn hệ thống bài tập

2.1 Hệ thống bài tập đưa ra phải đầy đủ, hợp lí, phải làm cho học sinh nắm vững bản chất các kiến thức đã học, rèn luyện cho học sinh khả năng độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo và khả năng suy luận.
 Hệ thống bài tập đầy đủ là hệ thống không những đầy đủ về nội dung mà còn phải đầy đủ về loại hình đó là:



+ Bài tập về chứng minh



+ Bài tập về tính toán



+ Bài tập về rút gọn



+ Bài tập về phân tích



+ Bài tập về giải phương trình, khảo sát hàm số

 - Các bài tập đưa ra cả đơn giản lẫn phức tạp. Có bài thuần tuý toán học và có cả những bài mang nội dung thực tế.

 2.2 Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính mục đích của việc dạy học.

 - Hệ thống bài tập chọn phải củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản – vì kiến thức cơ bản là cơ sở để giải quyết nh÷ng vấn đề có liên quan. Có nắm vững kiến thức cơ bản mới có hướng để vận dụng vào thực tế giải bài tập.
 - Hệ thống bài tập phải đảm bảo trang bị kiến thức cho học sinh một cách có hệ thống, chính xác. Góp phần rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo cho học sinh.

 - Hệ thống bài tập chọn phải có tác dụng giáo dục tư tưởng cho học sinh thấy rõ vai trò của toán học với thực tiễn, làm cho học sinh yêu thích môn toán có hứng thú học tập đối với môn toán.

 2.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo yêu cầu vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Phải làm cho học sinh thấy  cần và có khả năng giải các bài tập đã ra. Nếu ra bài tập quá khó sẽ gây tâm lí lo ngại cho học sinh. Vì vậy khi bài tập thích hợp chúng ta có thể chia ra thành các loại bài tập:

Loại 1: bài tập có tính chất củng cố lí thuyết. Loại bài này đòi hỏi tư duy ít phức tạp, nên ra với học sinh trung bình, yếu.

Loại 2: Bài tập có sự vận dụng bước đầu các hình thức tư duy như áp dụng lí thuyết có tính chất không đơn giản. Loại này thường ra với học sinh trung bình, Khá.
Loại 3: Loại bài tập có tính phức tạp hơn, đòi hỏi các thao tác tư duy khéo léo, mềm dẻo hơn, sử dụng lí thuyết phức tạp thường là kông trực diện. Loại  bài này thường ra đối với đối tượng học sinh khá, giỏi, học sinh lớp chọn, lớp chuyên.

 2.4 Hệ thống bài tập phải đảm bảo yêu cầu cân đối: Cân đối về thời  gian với hoàn cảnh , quy định của chương trình , nhưng sao cho học sinh phải nỗ lực mới hoàn thành được. Đồng thời nên giao cho học sinh những bài tập có gắn với thực tiễn ( Ví dụ như bài toán về dân số…).
 2.5 Phải phát huy được năng lực tư duy của học sinh. Đưa ra tÊt cả những loại bài tập mà học sinh phải tìm tòi mới ra hướng giải.

3. Các căn cứ lựa chọn hệ thống bài tập:
 3.1 Căn cứ vào mục đích dạy học:

        
Dạy cái gì? Với bài tập về phương trình bậc hai giúp học sinh giải tốt phương trình bậc hai, biết cách đưa các phương trình  bậc cao hoặc các dạng khác về phương trình bậc hai  trung  gian.


Bồi dưỡng cho học sinh những kỹ năng và thói quen  giải bài toán trong thực tế.


Giúp cho học sinh phát huy, phát triển tư duy ở khía cạnh tính toán biến đổi, có những thao tác tư duy mềm dẻo, linh hoạt.

 3.2 Dựa vào tình hình dạy và học ở trường THCS:
    - Dựa vào tình hình dạy và học ở trường THCS về năng lực nổi lên rất rõ:

Số học sinh học chuyên, chăm chỉ chiếm tỉ lệ không lớn, đặc biệt hơn số học sinh khá giỏi không nhiều. Hơn nữa ở những nơi có điều kiện tự học và học thêm có chất lượng học tập cao hơn.

- Căn cứ vào thực tế dạy học phần này ở phổ thông cơ sở chưa nhiều đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn bị chu đáo vì đây vì đây là kiến thức mới đưa từ THPT xuống THCS trong mấy năm gần đây.
- Về hệ thống bài tập của SGK, SBT chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh. Khi soạn giảng phần này đòi hỏi giáo viên phải tự tìm tòi tài liệu, biên soạn lấy bài tập vì thế nội dung giảng dạy chưa thống nhất chung được.
- Sách giáo khoa và chương trình hiện hành đã đưa ra cho học sinh một số loại phương trình quy về phương trình bậc hai, song mới chỉ dừng lại ở việc nhận dạng, biết giải các phương trình đó ở diện học sinh đại trà.

- Căn cứ vào tình huống dạy học: Bài tập của mỗi tiết học phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của tiết học ấy. Chẳng hạn mới học xong lí thuyết ta có thể đưa ra cho học sinh những bài tập áp dụng đơn, giản trực tiếp về những phương trình  có thể quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình  trùng phương, phương trình vô tỷ...
- Ngoài hệ thống bài tập ở nhà, bài tập ôn tập... yêu cầu kiến thức phải nhiều hơn về khối lượng cũng như yêu cầu cao hơn về tư duy.


B. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ KĨ NĂNG CẦN THIẾT KHI HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH.


- Các quy tắc tính toán về biểu thức đại số. 


- Các hằng đẳng thức đáng nhớ.


- Phép phân tích đa thức thành nhân tử.


- Giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức đại số.

- Điều kiện để biểu thức có nghĩa.


- Phép biến đổi ( hay đặt ẩn phụ) trong phép biến đổi đại số trong giải phương trình .

CHƯƠNG II

PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CÓ MỘT ẨN SỐ.

1.1 Định nghĩa:

    - Phương trình bậc hai một ẩn số là phương trình có dạng ax2 + bx + c = 0, trong đó x là ẩn số; a,b,c là các hằng số, a 
[image: image377.wmf]12
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    - Nghiệm của phương trình bậc hai là những giá trị của ẩn số mà khi thay vào vế trái của phương trình ta được giá trị của vế trái bằng không.

 1.2 Giải và biện luận phương trình bậc hai:

     a. Khi nghiên cứu về nghiệm của một Phương trình bậc hai ax2 + bx + c=0 (với a 
[image: image2.wmf]¹

0). Ta cần quan tâm đến biệt số 
[image: image3.wmf]D

 =  b2 – 4ac của phương trình. Vì giá trị của 
[image: image4.wmf]D

 quyết định đến số nghiệm của phương trình bậc hai. Ta thấy có các kả năng xẩy ra.


[image: image5.wmf]D

 > 0: phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt: x1,2 = 
[image: image6.wmf]2
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= 0: phương trình bậc hai có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image8.wmf]2

b

a

-
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 < 0: phương trình bậc hai vô nghiệm:

*) Đặc biệt khi b chẵn (b= 2b’, b
[image: image10.wmf]Î

Z) ta có thể nghiên cứu về nghiệm số của phương trình bậc hai qua biệt số thu gọn 
[image: image11.wmf]D

’.
Do b= 2b’ nên
[image: image12.wmf]D

= 4
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’ vì vậy 
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 và 
[image: image15.wmf]D

’ cùng dấu suy ra số nghiệm của phương trình bậc hai xét theo 
[image: image16.wmf]D

’ cũng giống như xét theo 
[image: image17.wmf]D

 tức là:

[image: image18.wmf]D

’ > 0: phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt: x1,2 = 
[image: image19.wmf]'
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[image: image20.wmf]D

’= 0: phương trình bậc hai có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image21.wmf]'
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[image: image22.wmf]D

’ < 0: phương trình bậc hai vô nghiệm:

 1.3 Chú ý:

 a) Nếu a và c trái dấu (a.c < 0) thì phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt và trái dấu ( vì 
[image: image23.wmf]D

> 0 )

b) Đối với một số phương trình bậc hai đơn giản (với hệ số nguyên) trong trường hợp phương trình có nghiệm (
[image: image24.wmf]D

 
[image: image25.wmf]³

 0) ta có thể dùng định lí viet để tính nhẩm nghiệm của phương trình.

ĐỊNH LÍ VIET:
Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (với a 
[image: image26.wmf]¹

0) có nghiệm số x1,x2 (
[image: image27.wmf]D

 
[image: image28.wmf]³

 0) thì
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Trường hợp đặc biệt :

* Nếu a + b + c = 0 thì phương trình bậc hai có hai nghiệm là x1= 1, x2 = 
[image: image30.wmf]c

a


* Nếu a - b + c = 0 thì phương trình bậc hai có hai nghiệm là x1= -1, x2 = 
[image: image31.wmf]c
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Nhờ định lí viet ta có thể  tìm được nghiệm của một số phương trình có dạng đặc biệt. Ngoài ra chúng ta có thể khảo sát về tính chất các nghiệm của phương trình bậc hai . 

Phương trình bậc hai có hai nghiệm cùng dấu khi:
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Phương trình bậc hai  có hai nghiệm cùng dương khi:


[image: image34.wmf]2
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Phương trình bậc hai  có hai nghiệm cùng âm khi:
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Phương trình bậc hai có hai nghiệm trái dấu khi:
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Phương trình bậc hai có hai nghiệm đối nhau khi:
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Phương trình bậc hai có hai nghiệm trái dấu , trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn khi:
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Nhờ định lí Viet, ta có thể tính tổng hoặc hiệu  các luỹ thừa cùng bậc n của hai nghiệm phương trình 
[image: image39.wmf]22
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 Z)

Ví dụ: phương trình bậc hai ax2 + bx + c=0 (với a 
[image: image41.wmf]¹

0) có hai nghiệm x1,x2  thì 
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Sau khi dạy định lí viét tôi cho học sinh cách giải phương trình bậc hai theo lược đồ
Ví dụ: giải các phương trình bậc hai sau:

a) -2x2 +5x + 3 = 0

b) x2 - 3x + 3 = 0

c) 4x2 – 12x + 9 = 0

Giải
a)     -2x2 +5x + 3 = 0

    
[image: image43.wmf]Û

2x2 - 5x - 3 = 0

Tính 
[image: image44.wmf]D

= 25 + 24 = 49 => 
[image: image45.wmf]D

= 7

 Vậy 
[image: image46.wmf]1

57

4

2.2

x

+

==

 ; 
[image: image47.wmf]2

571

2.22

x

-

==-


b) x2 - 3x + 3 = 0

Tính 
[image: image48.wmf]D

= 9 -12 = - 3 < 0 => phương trình vô nghiệm
c) 4x2 – 12x + 9 = 0

Tính 
[image: image49.wmf]D

’= 36 - 36 = 0 => phương trình có nghiệm kép 
[image: image50.wmf]12
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1.4 Kết luận 

 a. Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (với a 
[image: image51.wmf]¹

0)  có nghiệm khi 
[image: image52.wmf]D

 
[image: image53.wmf]³

 0 và ngược lại, khi đó công thức nghiệm là:
[image: image54.wmf]1,2
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 b. Về số nghiệm của phương trình bậc hai:

- Phương trình vô nghiệm (không có nghiệm thực) khi 
[image: image55.wmf]D

<0

- Phương trình có nghiệm khi 
[image: image56.wmf]D

 
[image: image57.wmf]³

 0 khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt hoặc có hai nghiệm trùng nhau ( nghiệm kép), tránh nhận thức sai lầm khi 
[image: image58.wmf]D

 = 0 phương trình bậc hai chỉ có một nghiệm.

II. PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI :
Ta thường gặp một số dạng phương trình quy về phương trình bậc hai  trong trường phổ thông sau đây:
1.Phương trình chứa ẩn số ở mẫu:

a. Khái niệm:

Phương trình chứa ẩn số ở mẫu là những phương trình có ẩn số nằm ở mẫu thức của phương trình  nhờ các phép biến đổi tương đương ta đưa được phương trình về dạng trung gian: phương trình bậc hai .

b. Cách giải:

Thực hiện các bước giải như trong quy tắc chung giải một phương trình: chú ý biến đổi phương trình là  tương đương ta làm như sau:

· Tìm điều kiện xác định của phương trình chính là  đặt điều kiện để phương trình có nghĩa (giá trị của mẫu thức phải khác không)

· Khử mẫu (nhân cả hai vế của phương trình với mẫu thức chung của 2 vế)

· Mở dấu ngoặc ở cả hai vế của phương trình chuyển vế: chuyển những hạng  tử chứa ẩn về một vế , những hạng  tử không chứa ẩn về vế kia)

· Thu gọn phương trình về dạng tổng quát đã học.

· Nhận định kết quả và trả lời ( loại bỏ những gía trị của ẩn vừa tìm được không thuộc vào tập xác định của phương trình)

c.Ví dụ:
* Ví dụ 1: giải phương trình:


[image: image59.wmf]2

2

312

2211

xx

xxx

+

-=

-+-

      (a)

Phân tích mẫu thức thành nhân tử:

(a) 
[image: image60.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image61.wmf]2
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Điều kiện 
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Mẫu thức chung : 
[image: image63.wmf]2(1)(1)
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Khử mẫu ta có: 
[image: image64.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image65.wmf]2
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Mở dấu ngoặc: 
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Chuyển vế đổi dấu : 
[image: image67.wmf]22
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Thu gọn:
[image: image68.wmf]2
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    (b)

Giải phương trình (b) ta được hai nghiệm: 
[image: image69.wmf]12
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Nhận định kết quả: đối chiếu với điều kiện ban đầu 
[image: image70.wmf]1
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Vậy phương trình (a) có nghiệm là: x = -2

Ví dụ 2: giải phương trình:
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Vì 
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Điều kiện: 
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Mẫu thức chung: 
[image: image78.wmf](2)(2)(23)
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Thu gọn:
[image: image80.wmf]2
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   (b)

Phương trình (b) có hai nghiệm:
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Nhận định kết quả x
[image: image82.wmf]1

=1 và x
[image: image83.wmf]2

=5 đều thuộc miền xác định của phương trình (a) nên nó là nghiệm  của phương trình (a)
Ví dụ 3. Giải phương trình
                      [image: image84.png]


           (4)

Giải. Điều kiện của phương trình (4) là [image: image85.png]c1



 và [image: image86.png]


.

Nhân hai vế của phương trình (4) với [image: image87.png]


ta được phương trình hệ quả
     (4) [image: image88.png]= x+3+3(x-1)=x%(2—x)



.

           [image: image89.png]


.

           [image: image90.png]


.

Phương trình cuối có hai nghiệm là [image: image91.png]


  và [image: image92.png]


.Ta thấy [image: image93.png]


 không thỏa mãn điều kiện của phương trình (4), đó là nghiệm ngoại lai nên bị loại, còn [image: image94.png]


thỏa mãn điều kiện và là một nghiệm của phương trình (4).      

Vậy phương trình (4) có nghiệm duy nhất là  [image: image95.png]


.

d. Nhận xét:

- Loại phương trình ở 2 ví dụ trên là dạng có nhiều ở trường trung học cơ sở.

- Khi giải cần lưu ý: Tìm miền xác định của phương trình, cuối cùng phải nhận định kết quả và trả lời.
2. Phương trình đưa về dạng tích:

a. Dạng  tổng quát: A.B = 0 
[image: image96.wmf]0
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b. Cách giải:

Để giải một phương trình bậc lớn hơn 2 ( đối với học sinh cấp 2) thường  dùng phương pháp biến đổi về phương trình tích ở đó vế trái là tích của nhân tử còn về phải bằng 0. Muốn vậy học sinh phải có kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử.

c. Ví dụ:

*Ví dụ 1( Bài 36, trang 56 SGK Toán 9):Giải các phương trình
a) (3x2 - 5x + 1)(x2 - 4) = 0

b) (2x2 + x - 4)2 -(2x-1)2 = 0

Giải
a) (3x2 - 5x + 1)(x2 - 4) = 0 
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Vậy S = 
[image: image100.wmf]513513

2;2;;

66

ìü

-+

ïï

-

íý

ïï

îþ


b) (2x2 + x - 4)2 -(2x-1)2 = 0


[image: image101.wmf]Û

(2x2 + x – 4 + 2x - 1)(2x2 + x – 4 - 2x + 1) = 0


[image: image102.wmf]Û

(2x2 +3x -5)(2x2 - x -3)=  0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image104.wmf]2
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giải (1)và (2) ta được x1 = 1; x2 = -2.5; x3 = -1; x4 = 1.5
Vậy S = 
[image: image105.wmf]{
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x = 1; x = -2.5; x = -1; x = 1.5


*Ví dụ 2: Giải phương trình:
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Chú ý hệ số ở vế trái, phân tích thành nhân tử:


[image: image107.wmf]
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(b) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image114.wmf]2
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Vậy phương trình (a) có 3 nghiệm: x1= -1; x2= -2; x3= 
[image: image115.wmf]1

2


d. Nhận xét:

-Giải phương trình đưa về dạng tích chủ yếu dùng phép phân tích đa thức thành nhân tử để đưa phương trình về dạng phương trình tích ta sẽ được một  phương trình mà vế trái gồm các  phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai đã biết cách giải.

- Chú ý tới hai tính chất của phương trình bậc 3: ax
[image: image116.wmf]3

+ bx
[image: image117.wmf]2

+ cx+ d= 0

Nếu a+ b+ c + d = 0 thì phương trình có một nghiệm x
[image: image118.wmf]1

=1

Nếu a – b + c – d = 0 thì phương trình có một nghiệm x
[image: image119.wmf]1

= -1.

Khi đã nhận biết được nghiệm, ta phân tích được vế trái của phương trình thành nhân tử.

· Phương trình bậc 3 có các hệ số nguyên. Nếu có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên đó phải là bội số của hạng tử tự do ( Định lí về sự tồn tại của nghiệm nguyên của phương trình với hệ số nguyên)

3. Phương trình bậc bốn:

Phương trình bậc bốn là phương trình có dạng  ax4 + bx3 +cx2 +dx +e = 0 trong đó a, b, c, d ,e là các hằng số cho trước, a 
[image: image120.wmf]0
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Một số dạng bậc bốn mà qua phép đặt ẩn phụ ta có thể quy về dạng phương trình bậc hai
3.1. Phương trình trùng phương:

a) Dạng tổng quát:

Phương trình có dạng: ax4+bx2+ c = 0 trong đó x là ẩn số; a,b,c là các hệ số, 
[image: image121.wmf]0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image122.wmf]
b) Cách giải:

· Loại phương trình  này khi giải ta thường dùng phép đổi biến  x2 = t từ đó ta đưa đến một phương trình bậc hai trung gian : at2+ bt + c =0

· Giải phương trình bậc hai trung gian này, rồi sau đó trả biến: x2 = t

( Nếu những giá trị tìm được của t thoả mãn t ta sẽ tìm được nghiệm số của phương trình  ban đầu).

*Ví dụ 1: Giải phương trình: 
[image: image123.wmf]42
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đặt x2 = t 
[image: image124.wmf]0
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   (a) <=> 3t2-2t -1 = 0 

Nghiệm của phương trình (b) : t1= 1; t2 = 
[image: image125.wmf]1
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 thoả mãn t 
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Với t1= 1 =>x2 = 1=> x =
[image: image127.wmf]±
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Với t2 = 
[image: image128.wmf]1
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=> x2 =
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image131.wmf]1
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Vậy phương trình có 4 nghiệm 
[image: image132.wmf]1234
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      *Ví dụ 2: Giải phương trình:
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đặt  
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Với t1 = 2 
[image: image137.wmf]Û

x2 = 2 
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x = 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image140.wmf]2


Vậy S = 
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      *Ví dụ 3: Giải phương trình: 
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 ta có phương trình
[image: image144.wmf]2

31030

tt

++=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image145.wmf]Û
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        Vậy phương trình vô nghiệm
( loại)
         * Ví dụ 4 :  Giải phư​ơng trình 
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 EMBED Equation.3 [image: image148.wmf]Û

2x4 + 5x2 -7=0

đặt x2=t với t > 0  ta  đư​ợc 

2t2 +5t -7 =0

Có :2+5-7=0  nên

t1=1(tho¶ mãn)   ;  t2=
[image: image149.wmf]2
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với t1=1 suy ra x2=1 suy ra x1=1 ; x2=-1.

Vậy ph​ương trình có hai nghiệm x1=1 ; x2=- 1

d) Nhận xét : Khi nghiên cứu số nghiệm của phương trình trùng phương ta thấy
+ Phương trình vô nghiệm khi:

- Hoặc phương trình bậc hai trung gian vô nghiệm.

- Hoặc phương trình bậc hai trung gian có hai nghiệm cùng âm.

+ Phương trình có nghiệm khi:

- Hoặc phương trình bậc hai trung gian có hai nghiệm, nghiệm kép dương

- Hoặc phương trình bậc hai trung gian có hai nghiệm trong đó có một nghiệm dương và một nghiệm âm.

3.2 Phương pháp đặt ẩn phụ:

a.Cách giải:

* Đặt điều kiện để phương trình xác định nếu có
* Đặt ẩn phụ và giải phương trình theo ẩn mới
* Trở về ẩn ban đầu và xác định tập nghiệm
b. Bài tập: Bài 40, tr57 SGK T9

Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ
a. 
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Giải 
a. 
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Đặt 
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Với t1=1, ta có 


Với t2=
[image: image156.wmf]1

3

ta có 
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. Phương trình này vô nghiệm.
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 

b.
[image: image159.wmf]222
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 Đặt
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 ta có phương trình 
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 giải ra ta được t1 = 2; t2 = -3.

Với  t1 = 2 ta có 
[image: image162.wmf]2
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Với t2= -3 ta có 
[image: image166.wmf]2
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 phương trình này vô nghiệm

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm x1 = 0; x2 =4

3.3.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

Để giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ta có thể dùng định nghĩa giá trị tuyệt đối hoặc bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ . Giải phương trình  [image: image168.png]


     (3)

Giải 
Cách 1
a) Nếu [image: image169.png]


 thì phương trình (3) trở thành  [image: image170.png]


. Từ đó  [image: image171.png]


.

    Giá trị  [image: image172.png]


  không thỏa mãn điều kiện  [image: image173.png]


 nên bị loại .

b) Nếu  [image: image174.png]I



 thì phương trình (3) trở thành [image: image175.png]


. Từ đó  [image: image176.png]


.

    Giá trị này thỏa mãn điều kiện [image: image177.png]I



 nên là nghiệm. 
Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình là  
[image: image178.wmf]3

2
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x


.

Cách 2.
Bình phương hai vế của phương trình (3) ta đưa tới phương trình hệ quả:

                (3) [image: image179.png]= (x—
(x—3)% = (2x+1)*




                    [image: image180.png]



                    [image: image181.png]



Phương trình cuối có hai nghiệm là  [image: image182.png]


và [image: image183.png]


.

Thử lại ta thấy phương trình (3) chỉ có nghiệm là [image: image184.png]


.

Kết luận.  Vậy nghiệm của phương trình là [image: image185.png]


.

3.4. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn:
Áp dụng một trong các phương pháp:

- Đặt ẩn phụ, điều kiện của ẩn phụ 
- Đặt điều kiện rồi  bình phương hai vế đều dương để đưa về phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn.
Chú ý: Sau khi tìm được nghiệm cần đối chiếu , kiểm tra lại điều kiện để chọn nghiệm thích hợp.
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Ví dụ .  Giải phương trình  [image: image186.png]


.  (1)

Giải:  Điều kiện của phương trình (1) là .

Bình phương hai vế của phương trình (1) ta đưa tới phương trình hệ quả
                (1) [image: image187.png]



                    [image: image188.png]



Phương trình cuối cùng có hai nghiệm là [image: image189.png]


 và [image: image190.png]


. Cả hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện của phương trình (4) , nhưng khi thay vào phương trình (4) thì giá trị [image: image191.png]


 bị loại (vế trái dương còn vế phải âm), còn giá trị [image: image192.png]


 là nghiệm (hai vế cùng bằng [image: image193.png]


).

Kết luận  Vậy nghiệm của phương trình (4) là [image: image194.png]


.
3.5 Phương trình dạng ax4+bx3 +cx2 
[image: image195.wmf]±

 kbx +k2a = 0.(Phương trình hồi quy)
Chúng ta hay gặp dạng phương trình  này ở trường THCS đó là phương trình đối xứng.
a) Phương pháp giải:
 x  = 0 không phải là nghiệm của phương trình. Chia hai vế của phương trình cho x2 ta được :    
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 Ta có phương trình bậc hai: 
[image: image198.wmf]2
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b) Ví dụ:1) Giải phương trình x4 + 4 = 5x( x2 -2)                  (1)

Giải
Ta có (1) 
[image: image199.wmf]Û

x4 – 5x3 +10x +4 = 0 .

x  = 0 không phải là nghiệm của phương trình. Chia hai vế của phương trình cho x2 ta được  
[image: image200.wmf]2
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Đặt t = 
[image: image201.wmf]2
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Ta có phương trình 
[image: image203.wmf]2
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Với t = 4 ta có : 
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Với t = 1 ta có :
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Vậy S = 
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2)giải phương trình (PT đối xứng)
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 Phương trình này vô nghiệm


[image: image212.wmf]0
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  phương trình này có nghiệm kép x=-1
Vậy phương trình đã cho có nghiệm kép x=-1
Nhận xét: Giải phương trình “hồi quy” bằng những phép biến đổi tương đương và “đổi biến” ta đưa về  phương trình bậc hai trung gian rồi trả biến sẽ tìm được nghiệm  phương trình “hồi quy” ban đầu .

* Số nghiệm của  phương trình “hồi quy”  phụ thuộc vào số nghiệm của  phương trình bậc hai.

  - Nếu  phương trình bậc hai trung gian vô nghiệm thì  phương trình ban đầu vô nghiệm.

  - Nếu  phương trình bậc hai trung gian có nghiệm t1,t2 nhưng các  phương trình 
[image: image213.wmf]12
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+ Vô nghiệm thì  phương trình đầu vô nghiệm.


+ Còn lại  phương trình đó có nghiệm nào thì  phương trình đầu có nghiệm đó.
3.6 Phương trình dạng a[(fx)]2 +bf(x) + c = 0 (1)
Trong đó a 
[image: image214.wmf]0

¹

; (fx) là một đa thức biến x; x là ẩn số của  phương trình.

a) Cách giải: 

- Sau khi tìm TXĐ của  phương trình đổi biến bằng cách đặt (fx) = t. Ta đưa  phương trình về dạng : at2 + bt +c =0          (2)

  Đây là phương trình bậc hai ta đẫ biết cách giải.
- Nếu phương trình bậc hai trung gian (2) có nghiệm t = t0 . Ta sẽ tiến hành giải tiếp  phương trình (fx) = t0

Nghiệm của  phương trình (fx) = t0 (Nếu thoả mãn TXĐ của  phương trình đã cho) sẽ là nghiệm của  phương trình (1)

b) Ví dụ: Giải  phương trình 
[image: image215.wmf]432
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Giải
Biến đổi vế trái của  phương trình ta có:

VT = 
[image: image216.wmf]432
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[image: image217.wmf]4322
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Vậy  phương trình (1) Tương đương với 
[image: image219.wmf]222
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Đặt 
[image: image220.wmf]2
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Ta được phương trình bậc hai sau 
[image: image221.wmf]2
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  (3)

Giải phương trình (3) ta được hai nghiệm là: t1 = 1; t2 = 3

Với t1 = 1 từ (2) ta có 
[image: image222.wmf]2
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phương trình này có hai nghiệm phân biệt là 
[image: image223.wmf]1
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Với t2 = 3 từ (2) ta có  phương trình này có hai nghiệm phân biệt là 
[image: image225.wmf]1

321

x

2

-+

=

 và  
[image: image226.wmf]2

321

x

2

--

=


. Vậy phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt 
[image: image227.wmf]1
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[image: image229.wmf]3
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c) Nhận xét:

Nhờ phép biến đổi f(x) = t ta đưa được phương trình 



a[f(x)]2+bf(x) +c = 0

về dạng phương trình  bậc hai mà ta đã biết cách giải:at2 +bt +c = 0

Tuy nhiên có một số phương trình  phải qua một số bước biến đổi mới xuất hiện dạng tổng quát (như trong ví dụ trên). Cũng như một số loại phương trình khác mà tôi đã giới thiệu ở trên, số nghiệm của phương trình ban đầu phụ  thuộc vào  nghiệm của phương trình bậc hai trung gian.
Chú ý: 

Các dạng phương trình tôi đã đề xuất ở trên thực chất chúng đều có dạng tổng quát ( sau khi biến đổi):



a[f(x)]2 +bf(x) +c = 0

Và giải chúng bằng phép biến đổi: f(x) = t.

· Phươg trình trùng phương ( cũng như phương trình bậc hai) là những dạng đặc biệt của phương trình: ax2n + bxn + c = 0.

Trong đó       a
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 1       (còn gọi là phương trình  tam thức)

Các phương trình này cũng chỉ là dạng đặc biệt của phương trình:




a[f(x)]2 +bf(x) +c = 0  ở đây f(x) = xn.
 *vÝ dô 1 :  x6-7x3- 8=0

đặt  x3=t  ta có :t2-7t-8=0

Vì 1-(-7)-8=0  nên  t1=-1;t2=8

Với   t  = t1=-1suy ra x3=-1 suy ra x1=-1

Ví t = t2=8 suy ra  x3=8 suy ra x2= 2.

Vậy ph​ương trình trên có hai nghiệm x1=-1 ;  x2= 2.

*ví dụ  2 : Giải  phư​ơng trình 

   x2008-10x1004+9=0

đặt x1004  =  t với t > 0 ta có ph​­¬ng trình t2- 10t + 9 =0

Vì:  1 - 10 + 9 = 0 nên  t1=1 ; t2= 9

Với t1=1 thì x1004=1 suy ra x1=1 ;x2=-1

Với t2= 9 thì x1004 = 9 suy ra 
[image: image234.wmf]1004
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Vậy ph​ương trình có 4 nghiệm x1=1 ;x2=-1; 
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3. 7  Phư​ơng trình dạng  
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  x là ẩn ;       a; b; c là hệ số.

* cách giải :

Nhìn chung đối với phư​ơng trình dạng này nếu ta khai triển vế trái , ta sẽ đi đến một phư​ơng trình bậc bốn đầy đủ (việc giải tổng quát phư​ơng trình này không yêu cầu đối với học sinh THCS )

Ta biến đổi biến :
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Ph​ương trình này trùng ph​ương ẩn t ta đã biết cách giải 

* ví dụ :

ví dụ 1 : giải phư​ơng trình 
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Vậy x + 4 = 0
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x = - 4

Ph​ương trình (a) có nghiệm kép x = - 4

ví dụ 2 : Giải ph​ương trình 
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 EMBED Equation.3 [image: image246.wmf](
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 EMBED Equation.3 [image: image247.wmf]
Giải ph­​¬ng trình (c), đặt t2= v
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 [image: image251.wmf]
 v1 và v2 không thoả mãn  v > 0 do vậy phư​ơng trình (c) vô nghiệm
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  ph​ương trình  (b)  vô nghiệm .

*  Nhận xét: bằng phép biến đổi 
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 ta ®ư​îc ph​­¬ng trình dạng 
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 về phư​ơng trình trùng ph​ương (trung gian ) có dạng tổng quát:          
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Qua phép biến đổi  t2= x với  x
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0 ta đ​a phư​ơng trình về ph​ương trình bậc hai trung gian: X2 + BX + C = 0

Số nghiệm của phư​ơng trình 
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 phụ thuộc vào số nghiệm của 
ph​­¬ng trình trung gian   X2 + BX + C = 0

· Nếu ph​ương trình bậc hai trung gian vô nghiệm hoặc chỉ có nghiệm âm thì phương trình trùng phư​ơng 
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  vô nghiệm và do đó phư​ơng trình 
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· Nếu phư​ơng trình bậc 2 trung gian có nghiệm không âm : Xo thì ph​ương trình đầu có nghiệm :
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· L​uư  ý số nghiệm của phư​ơng trình đầu phụ thuộc vào số nghiệm của ph​ương trình trùng ph​ương và do đó phụ thuộc vào số nghiệm của phư​ơng trình bậc hai trung gian

- Nh​ư  vậy nếu ph​ương trình bậc hai trung gian  : X2 + BX + C = 0



+ Vô nghiệm hoặc có cả hai nghiệm cùng âm thì ph​ương trình đầu vô nghiệm .



+ Nếu phư​ơng trình bậc hai trung gian có một nghiệm âm và một nghiệm  đơn thì ph​ương trình đầu có hai nghiệm phân biệt .



+ Có hai nghiệm  đơn phân biệt thì phư​ơng trình đầu có 4 nghiệm phân biệt .



+ Có một nghiệm đơn  và một nghiệm bằng 0 thì ph​ương trình đầu có 3 nghiệm .



+ Có một nghiệm kép thì ph​ương trình đầu có hai nghiệm kép phân biệt.    

3. 8  ph­​¬ng trình dạng  : (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = m

4 hệ số a , b ,c ,d  thành hai cặp – mỗi cặp hai số có tổng bằng nhau , chẳng hạn         a + c = b + d 


* )Cách giải 

Nhóm (x+a) với (x+d) ; (x+b)  với (x+c)  khai triển tích đó . Ta đ​a ph​ương trình về dạng :
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Do a+d = b+c đặt  x2+(a+d).x + k = t

( k có thể chọn là: ad hoặc bc tuỳ ý ) ta sẽ đ​a phương trình về dạng At2+Bt+C = 0 (A=1)

Giải ph­​¬ng trình này ta ®ư​îc nghiệm t (khi ph­​¬ng trình vô nghiệm )

Giải tiếp phương trình   x2+(a+d).x+ad =t

Ta sẽ có kết luận nghiệm của ph​ương trình đầu 

Nếu ph­​¬ng trình bậc hai trung gian vô nghiệm thì ph­​¬ng trình đầu cũng vô nghiệm 

* ) ví dụ 

          ví dụ 1 : giải ph​ương trình 

(x + 4) (x + 5) (x + 7) (x + 8) = 4     (a)

Nhận xét : 4 + 8 = 5 + 7
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đặt : x2 + 12x + 32 = t
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Vì 1+3- 4=0 nên phư​ơng trình (b) có hai nghiệm : t1 =1 ; t2= - 4

+ )  t = t1 =1 
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Vậy phư​ơng trình đầu có 4 nghiệm 
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ví dụ 2  : Giải phư​ơng trình sau 

(x+1)(x+7)(x-2)(x+4)=19    (a)

Nhận xét : -2+7=1+4

Vậy  (a)
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đặt  : x2+5x -14 =t 
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Vì : 1+18-19 =0 nên phư​ơng trình trên có hai nghiệm  : t1=1 ; t2= -19

Vậy phư​ơng trình  (a) có 4 nghiệm đơn :
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*) nhận xét 

 với loại ph​ương trình có dạng trên :

· Nếu khai triẻn thành dạng phư​ơng trình bậc nhất một ẩn rất khó giải vì cấp hai chư​a học .

· Bằng nhận xét ta nhóm hợp lý sau đó đổi hệ số, khai triển biến đổi mỗi nhóm ta sẽ ®​a ®ư​îc vÒ ph­​¬ng trình bậc hai trung gian .

 Nếu ph​ư¬ng trình bậc hai trung gian vô nghiệm thì ph­​¬ng trình đầu vô nghiệm .

     - 
Khi giải ph​ương trình bậc hai trung gian ẩn t  tìm đ​ược t, ta trả biến và
giải phư​ơng trình bậc hai ẩn x thì nghiệm của phư​ơng trình này chính  là nghiệm của phư​ơng trình đầu  .
· Ngoài những phương trình  trình bậc cao có dạng đặc biệt nêu trên mà khi giải đưa về giải một phương trình bậc hai trung gian. Ta nghiên cứu thêm một  số phương trình bậc cao khác.
4. Vài phương trình bậc cao khác.

a, Ví dụ.

* Ví dụ 1: Giải phương trình sau: x4 +4x3 +3x2 +2x – 1 = 0

Giải:

Nhận xét: Với phương trình này không thuộc các dạng phương trình đã nêu ở trên, việc nhẩm nghiệm cũng rất khó. Ở đây ta đưa phương trình trên về dạng phương trình tích.

Ta có: VT = x4 +4x3 + 3x2 +2x -1 = 0

                 = (x4 +4x3 + 4x2) -  (x2 - 2x + 1)
                 =  (x2 + 2x) 2- (x -1)2
                = (x2 + x +1) (x2 + 3x - 1) 

Vậy phương trình đã cho tương đương với: (x2 + x +1) (x2 + 3x - 1) = 0  (2)

Khi đó (2) tương đương với một tập gồm hai phương trình sau :
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· Giải phương trình  ( 3): phương trình  này vô nghiệm 
· Phương trình (4) tương đương với: x2 +3x – 1 = 0
Phương trình này có hai nghiệm phân biệt 



x​​1
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt sau:



x​​1
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*Ví dụ 2:

Giải phương trình  sau: x5 + 2x4 -5x3 +10x2 +4x + 8 = 0         (1)

Giải:

Nhận xét: Đây là một phương trình bậc 5, không có cách giải tổng quát.Vì vậy, ta biến đổi đưa về phương trình dạng tích. Bằng phương pháp nhẩm nghiệm ta thấy phương trình có một nghiệm x = - 1.

Phương trình (1) trở thành:

(x+1)( x4 +x3- 6x2 – 4x +8) = 0

Ta lại thấy đa thức f(x) = x4 +x3- 6x2 – 4x +8 có một nghiệm x = 1. Ta có:
(x+1)( x4 +x3- 6x2 – 4x +8) = 0
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(x+1)(x-1)(x3 +2x2 – 4x -8) = 0
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(x+1)(x-1)[(x3+2x2) – 4(x+2)] = 0
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(x+1)(x-1)[x2( x+2) – 4(x+2)] = 0
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(x+1)(x-1)( x+2) (x2– 4) = 0
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(x+1)(x-1)( x+2) ( x-2) ( x+2) = 0

Vậy phương trình  (1) tương đương với:
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Vậy nghiệm của hai phương trình đã cho là: x1= -1; x1= 1; x1= -2; x1= -2

* Ví dụ 3:

Giải phương trình: x5 – 1= 0                      (1)

Giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: an +bn = ( a – b)( an-1+ an-2b +............+bn-1)

Ta có phương trình (1) 
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(x - 1)( x4 +x3 +x2 +1) = 0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image287.wmf]432
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+ Nếu x – 1 = 0
[image: image288.wmf]Û

 x = 1

+ Nếu ( x4 +x3 +x2 +1) = 0

Do x = 0 không phải là nghiệm của phương trình này, nên ta có thể chia cả hai vế của phương trình cho x2 ta được phương trình tương đương sau:



x2 + x + 1 + 
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1

x

= 0        (2)
Nhận thấy đây là một phương trình “ Hồi quy”. Đặt t = x +
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t2 + t – 1 = 0 
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2x2 + ( 1+ 
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)x + 2 = 0        (***)

Ta có: 
[image: image304.wmf]D

= (1+ 
[image: image305.wmf]5

)2 – 4.2.2 < 0. Suy ra phương trình (***) vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất x = 1.

b, Nhận xét:


Với các phương trình  bậc cao không thuộc dạng đặc biệt đã nêu. cách giải hợp nhất đối với học sinh THCS là tìm cách đưa hoặc biến đổi chúng về dạng tích ở vế trái và vế phải bằng 0. Như vậy, các phương trình  thường được đưa về tập các phương trình bậc nhất hoặc bậc hai.


Số nghiệm của phương trình đầu phụ thhuộc vào số nghiệm của các phương trình con tương đương.
5.    Một số bài tập đề nghị
Bài 1: Giải các phương trình chứa ẩn sổ mẫu sau:

a,   
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Bài 2: Giải các phương trình bậc cao sau:

a, x4 – 6x2 + 7 = 0

b, x3 + 7x2 – 56x + 48 = 0

c, 2x3 + 5x2 + 6x + 3 = 0

d, (x – 4,5)4 +( x-5,5)4 =1
e, (x + 4)(x + 5)(x + 7)(x + 8) = 4

g, x4 – 3x3 + 9x2 – 27 x + 81 = 0

f, 30x4 –17 x3 – 289 x2 +17 x + 30 = 0

h, x4 +4x3 – 10 x2  - 28x – 15 = 0

i, ( x2 + x + 1)2 – 3x2 – 3x – 1 = 0

Phần III: thực nghiệm
*********************************

	Tiết 1


	Ngày soạn :25-05- 2008


 Ngày dạy  :02-  06 - 2008
	Phương trình quy về phương trình bậc hai


I. Mục tiêu: 


- HS biết cách giải một số dạng phương trình quy được về phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình có chứa ẩn ở mẫu thức, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ ẩn phụ. 


- HS ghi nhớ khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức trước hết phải tìm điều kiện của ẩn và phải kiểm tra đối chiếu điều kiện để chọn nghiệm thoả mãn điều kiện đó. 


- HS được rèn luyện kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình tích.

II. Chuẩn bị của GV và HS : 


* GV: Bảng phụ hoặc giấy trong (đèn chiếu) ghi câu hỏi, bài tập. Bút viết bảng 


* HS: Ôn tập cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức và phương trình tích; cách giải phương trình bậc hai.

- Bảng phụ nhóm, bút viết bảng 

III. Tiến trình bài dạy

1. ổn định tổ chức(1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
Nêu cách tính nghiệm của phương trình bậc hai.
3. Nội dung

	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1

Phương trình trùng phương 

ĐVĐ: Ta đã biết cách giải các phương trình bậc hai. Trong thực tế, có những phương trình không phải là bậc hai, nhưng có thể giải được bằng cách quy về phương trình bậc hai.

? Làm thế nào để giải được phương trình trùng phương

H: Ta có thể đặt ẩn phụ, đặt x2 = t thì ta đưa được phương trình trùng phương về dạng phương trình bậc hai rồi giải.
	I .Phương trình trùng phương có dạng(10 phút)
ax4 + bx2 + c = 0 (a ( 0) 

Ví dụ:

 2x4 + 3x2 + 1 = 0

5x4 - 16 = 0

	? 2 học sinh lên bảng giải  

Cả lớp làm vào vở

GV : nhận xét ;sửa sai.


	a) 4x4 + x2 - 5 = 0

đặt x2 = t ( 0

4t2 + t - 5 = 0

có a + b + c = 4 + 1 - 5 = 0

( t1 = 1 (TM) ; t2 = -5/4 (loại)

t1 = x2 = 1 ( x1,2 = ( 1

b) 3x4 + 4x2 + 1 = 0

Đặt x2 = t ( 0

3t2 + 4t + 1 =0

có a - b + c = 3 - 4 + 1 = 0

( t1 = -1 (loại) ; t2 = -1/3 (loại) 

Phương trình vô nghiệm

	Hoạt động 2

Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

? Với phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta cần thêm những bước nào so với phương trình không chứa ẩn ở mẫu ? 

H: Ta cần thêm bước; 

- Tìm điều kiện xác định của phương trình 

- Sau khi tìm được các giá trị của ẩn, ta cần loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho

? Tìm điều kiện của x ?

GV :hướng dẫn học sinh làm

HS : Nghe và ghi  bài
	II  .  Phương trình chứa ẩn ở mẫu.(15 phút)
GV cho phương trình :
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x2 - 3x + 6 = x + 3

( x2 - 4x + 3 = 0

có a + b +c = 1 - 4 + 3 = 0

( x1 = 1 (TM§K); 

x2 = c/a = 3 (lo¹i) 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 1

	Bài 35 b,  tr 56 SGK

HS 1 :lên bảng làm

HS : cả lớp  làm vào vở

GV : nhận xét ; cho điểm

Chú ý : Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu cần đặt điều kiện xác định. Khi giải xong cần đối chiếu với  ĐKXĐ
	b) 
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	Hoạt động 3

Phương trình tích 

? Một tích bằng 0 khi nào ?

H: Tích bằng 0 khi trong tích có một nhân tử bằng 0.

G: hướng dẫn HS giải.

H: nghe và ghi bài.
	III . Phương trinh tích.(10 phút)
VD: (x + 1)(x2 + 2x - 3) = 0

( x + 1 = 0 hoặc x2+2x - 3 = 0

* x + 1= 0 

x1 = -1

* x2 + 2x - 3 = 0

có a + b + c = 0

x2 = 1  ; x3= - 3

Phương trình có 3 nghiệm số

	HS   :  tự làm vào vở

HS1 : Lên bảng giải

GV: nhận xét cho điểm
	Bài  36 (a) tr 56 SGK 

(3x2 - 5x + 1)(x2- 4) = 0

( 3x2 - 5x + 1 = 0 hoặc x2 - 4=0

*3x2 - 5x + 1 = 0

( = (-5)2 - 4.3.1 = 13
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x1,2 = 
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* x2 - 4 = 0

( (x - 2) (x + 2) = 0

( x3 = 2    ; x4 = -2

Vậy phương trình có 4 nghiệm

x1,2 = 
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4.Củng cố.(3 phút)
? Cho biết cách giải phương trình trùng phương 

H: Để giải phương trình trùng phương ta đặt ẩn phụ x2 = t ( 0; ta sẽ đưa được phương trình về dạng bậc  hai.

? Khi giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu cần lưu ý các bước nào? 

? Ta có thể giải một số phương trình bậc cao bằng cách nào?

5.Hướng dẫn về nhà.(2 phút)
-xem lại các phương trình đã học


- làm bài tập

                       Giải  các phương trình sau:

                     1 .        [image: image318.png]


    
                     2.        
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	Ngày soạn :25/5/2008
	Tiết 2


 Ngày dạy :2/6/2008
	 Phư​ơng trình quy về ph​ương trình bậc hai 


I. Mục tiêu: 


- Rèn luyện cho  HS   kĩ năng giải một số dạng phư​ơng trình quy đ​ược về
 phư​ơng trình bậc hai: ph​ương trình hồi quy , phư​ơng trình dạng tam thức, ph​ương trình dạng (x+a)4+(x+b)4= 0, một số dạng phư​ơng trình bậc cao. 


- Rèn cho học sinh kỹ năng giải  các ph​ương trình  quy về ph​ơng trình bậc hai đơn giản :ph​ương trình bậc ba , ph​ương trình bậc bốn .

II. Chuẩn bị của GV và HS : 


* GV: Bảng phụ hoặc giấy trong (đèn chiếu) ghi bài tập, vài bài giải mẫu, bút viết bảng. 


* HS: Bảng phụ nhóm, bút viết bảng, máy tính bỏ túi 

III. Tiến trình bài dạy

1. ổn định tổ chức (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4phút)

Giải phư​ơng trình trùng phư​ơng 

x4 - 5x2 + 4 = 0

Đặt x2 = t ( 0

t2 - 5t + 4 = 0

Có a + b + c = 1 - 5 + 4 = 0

( t1 = 1
; 
t2 =  
[image: image320.wmf]a

c

 = 4

t1 = x2 = 1 ( x1,2 = ( 1

t2 = x2 = 4 ( x3,4 = ( 2

Sau đó cho HS nhận xét, GV nhận xét, cho điểm

3.Nội  dung

	Hoạt động của THẦY và trò
	Nội dung

	Hoạt động 2

HS :  Nêu cách giải   phư​ơng trình này

GV: Nếu khai triển hai vế ta sẽ đi đến một ph​ương trình bậc 4 đầy đủ (việc giải phư​ơng trình này các em làm rất khó khăn)

      Do vậy chúng ta phải đổi biến.

GV: Ra 2  đề ,chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm  làm 1 ví dụ 

2HS: lên bảng làm

HS khác : làm theo nhóm

GV : Cho các nhóm nhận xét ,sửa sai

GV nhận xét, sửa bài, có thể cho điểm

GV (chú ý): Đặt ẩn phụ
	I . Ph​ương trình dạng 
(x+a)4 +(x+b)4=0 (14 phút)

Với x là ẩn ; a,b,c là các hệ số.

Cách giải  
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[image: image322.wmf]ph​​ương trình đã cho trở thành :
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Ph​​ơng trình này trùng phư​​ơng ẩn t 

ta đã biết cách giải 

ví dụ 1 : giải phư​​ơng trình 
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Vậy x + 4 = 0
[image: image327.wmf]Û

x = - 4

Ph­​​¬ng trình (a)cã nghiệm x = - 4

ví dụ 2 : Giải phư​​ơng trình 
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 EMBED Equation.3 [image: image331.wmf]
Giải ph​​ương trình (c)

đặt t2=v
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 v1 và v2 không thoả mãn  v > 0 do vậy phư​​ơng trình (c) vô nghiệm
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  phư​​ơng trình  (b)  vô nghiệm



	GV : h­​íng dÉn HS

· Nhận dạng những phương trình thuộc dạng đối xứng

· Cách giải ph​ương trình dạng đối xứng

     + Chia hai vế cho x2(nếu x=0 không là nghiệm của phư​ơng trình)

+ Nhóm hạng tử thích hợp (có phần hệ số giống nhau)

+Đặt ẩn phụ rồi giải phư​ơng trình bậc hai tìm đ​ợc

+ Tìm nghiệm của ph​ương trình đầu và kết luận

HS:  Giải bài

HS nhận xét, GV chữa bài.

GV :cho điểm

GV:? Em có nhận xét gì về phư​ơng trình trên .HS: Giống nhau phần biến : 

        x2+x                 ( ý a)

        x2-  4x             (ý b)

GV : Vậy em hãy nêu cách giải ph​ương trình này? 

HS: đặt ẩn phụ cho phư​ơng trình

 ý a đặt : x2+x=t

ý b đặt : x2-4x+2=t

 HS : 2 nhóm giải 2 phư​ơng trình

2 HS đại diện lên bảng làm 

GV : Nhận xét ,cho điểm.

*GV : Ngoài những phư​ơng trình trên còn nhiều dạng  ph​ương trình khác có thể giải bằng cách qui  về ph​ương trình bậc hai :ph​ơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đối , ph​ơng trình chứa ẩn d​ới dấu căn… Chúng ta cần tự học tập , tự đọc sách tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức hận xét ,sửa sai
	II. Ph​ương trình đối xứng(12 phút)

(Các hệ số của đa thức ở vế trái có
 tính đối xứng qua hạng tử đứng giữa)

Ví dụ
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Vì  : x=0 không là nghiệm nên ta chia hai vế cho x2
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 Ph​ương trình này vô nghiệm 
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 phư​ơng trình này có nghiệm kép  x=-1

Vậy phư​ơng trình đã cho có
nghiệm kép x=-1 
III. Giải phương trình bằng cách
 đặt Èn  phụ (10 phót)

. Bài tập: Bài 40, tr57 SGK T9

a. 
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 giải ra ta được t1 = 2; t2 = -3.
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Vậy phương trình đ· cho có 2 nghiệm x1 = 0; x2 =4




4.Củng cố  (2 phút)
* Nêu những dạng phư​ơng trình bậc cao mà em biết, trình bày cách giải  ?

.5.Hư​ớng dẫn về nhà  (2 phút)



Giải các ph​ơng trình sau:

1. (x+3)3-(x+1)3=56

2. x4-2x3+5x2-2x+1=0

3. (x+3)4+(x+5)4=16

4. (x2+3x)2-(2x2+6x)+1=0

Phần IV- Kết luận
***************************************
Dạy học các phương pháp giải bài tập có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi người giáo viên phải có sự say mê với nghề nghiệp thì mới đạt được kết quả tốt. Giáo viên phải có các phương pháp, kiểm tra, đôn đốc học sinh. Giúp học sinh phát huy tính sáng tạo để đưa ra các cách giải bài tập hay nhất.
Vấn đề dạy và học các phương pháp tìm tòi lời giải các bài tập thực sự có tác dụng cho các dạng, các bài tập. Giúp học sinh làm quen với phương pháp suy nghĩ, phương pháp làm việc tìm tòi lời giải. Đồng thời với sự tìm tòi đó của học sinh, người giáo viên phải hướng học sinh tiến hành theo một trình tự chặt chẽ cách giải bài tập để giải được bài.

Qua quá trình  học theo hệ đào tạo Từ xa cho giáo viên môn Toán THCS bản thân tôi nhận thấy đã tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới đồng thời thêm cả về phương pháp nghiên cứu khoa học.

Trong đề tài này tôi chỉ nêu  ra được một số cách giải phương trình bậc cao đưa về phương trình quen thuộc và phương trình đã biết cách giải. Tài liệu này có thể dùng cho giáo viên Toán và những học sinh khá giỏi bộ môn Toán tham khảo cách giải và trình bày các phương trình. Nội dung của đề tài vẫn còn hạn chế, mong sự giúp đỡ cũng như góp ý của các thầy – cô giáo cho tôi để tôi hoàn thành tốt hơn đề tài này.
Do năng lực và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên nội dung của đề tài vẫn chưa đáp ứng đầy đủ đối với việc dạy và học. Tôi rất mong sự giúp đỡ của thầy giáo , cô giáo.
PHẦN V :  Tài  liệu tham khảo

************************************

1. Sách giáo khoa đại số lớp 9- NXBGD.
2. Sách bài tập đại số lớp 9- NXBGD.

3. Sách giáo viên đại số lớp 9 _ NXBGD.

4. Một số vấn đề phát triển đại số lớp 9 – NXBGD.

5. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS _ Đại số.

6. Một số bộ đề thi học sinh giỏi cấp thị , cấp tỉnh.

7. Sách bồi dưỡng học sinh khá giỏi đại số 9 – NXBGD.

8. Một số tạp chí toán học khác.

9. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS.
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  ax2 + bx + c = 0  (a � EMBED Equation.DSMT4  ���0)





 xác định � EMBED Equation.DSMT4  ���





 Tính  a - b + c 





Phương trình  có 2 nghiệm          x1 = 1; x2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���





 Tính  a + b + c 





Phương trình  có 2 nghiệm          x1 = -1; x2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���
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  Tính � EMBED Equation.DSMT4  ���= b2 – 4ac 





phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt: x1,2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���





phương trình bậc hai có nghiệm kép x1 = x2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���





phương trình bậc hai vô nghiệm:
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